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TÓM TẮT 
Nghiên cứu can thiệp tự đối chứng nhằm đánh giá 

khả năng kiểm soát tăng đường huyết sau ăn của sản 
phẩm VOSCAP chiết tách từ lá vối, lá ổi, lá sen đã 
được tiến hành trên 45 người khỏe mạnh tại Hà Nội. 
Tiến hành trong 2 ngày khác nhau: ngày thứ nhất đối 
tượng chỉ uống 50 ml nước trắng và ăn một bữa ăn với 
tổng lượng 250 Kcal, ngày thứ 2 (cách ngày thứ nhất 
7 ngày) đối tượng uống sản phẩm VOSCAP (4 
viên/lần/người) và ăn bữa ăn giống như ngày thứ 1. 
Glucose máu được xác định trước ăn và sau ăn 15, 
30, 60, và 120 phút. Kết quả cho thấy nồng độ 
glucose máu sau ăn của ngày uống VOSCAP đã 
giảm xuống thấp hơn so với ngày không uống 
VOSCAP. Tại thời điểm 15 phút và 30 phút sau ăn, 
nồng độ glucose máu của ngày uống VOSCAP đã 
giảm một cách có ý nghĩa thống kê so với ngày chứng 
(8,12 so với 6,67 mmol/L tại 15 phút; p<0,001). Diện 
tích dưới đường cong của ngày uống VOSCAP cũng 
thấp hơn so với ngày chứng (168,4 so với 214,2; 
p<0,05). Với khả năng hạn chế tăng đường huyết sau 
ăn, VOSCAP (liều trung bình tương đương với 1,8 g 
bột chiết từ lá vối, lá ổi, lá sen) có khả năng kiểm soát 
đường huyết sau ăn. Chính vì vậy, sản phẩm 
VOSCAP chiết xuất từ lá vối, lá ổi, lá sen có thể được 
xem là sản phẩm tiềm năng trong việc hỗ trợ phòng 
trị bệnh đái tháo đường. 

Từ khóa: lá vối, lá ổi, lá sen (VOSCAP), đái tháo 
đường, đường huyết sau ăn 

summary 
The study in the reducing in postprandial glycemia 

of VOSCAP (extracted from voi leaves, guava leaves, 
lotus leaves) in 45 healthy persons was carried out in 
Hanoi. There are 2 days to do the experiments: the 
first day, patients were given 50 ml of water with 
eating the meal (250 kcal); then the second day (after 
the first day is 7 days), all these 45 participants were 
given 3 tablets of VOSCAP and eating the same 
meal. The blood glucose levels were determined at 
initial time and at 15, 30, 60 and 120 min after eating 
the meal. Resulting, increase of the postprandial 
blood glucose level of subjects on the VOSCAP day 
was significantly lower than that of the water control 
day. Significant differences of blood glucose 
increrments at 15 min and 30 min was established 
between the VOSCAP day and the control day (8,12 

vs. 6,67 mmol/L at 15 min; p<0,001). There was a 
markedly difference on the blood glucose IAUC 
between each meal with and without VOSCAP (168,4 
vs. 214,2; p<0,05). The results of the present study 
suggest VOSCAP to have a potential capacity in 
controlling the post prandial blood glucose level in 
healthy persons. Therefore, VOSCAP might be used 
as a functional food for preventing diabetic patients. 

Keywords: voi leaves, guava leaves, lotus leaves 
(VOSCAP); diabetes, postprandial blood glucose. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bệnh đái tháo đường là một bệnh mãn tính không 

lây nguy hiểm và có tỷ lệ mắc bệnh đang gia tăng ở 
các nước đã và đang phát triển. Do đó, cần thiết tìm 
ra các biện pháp để quản lý căn bệnh này. Mục tiêu 
chính của mọi giải pháp cho bệnh nhân đái tháo 
đường là phải kiểm soát, duy trì nồng độ đường huyết 
ở mức bình thường, trong đó có việc hạn chế tăng 
đường huyết sau ăn và kiểm soát chỉ số đường huyết 
về lâu dài [9]. Việc kiểm soát tốt đường huyết trên 
bệnh nhân đái tháo đường sẽ góp phần giảm các rối 
loạn chuyển hóa đường đồng thời giảm các biến 
chứng do tăng đường huyết gây ra [9], [10]. 

Các nhà khoa học hiện nay đang quan tâm nghiên 
cứu các cây thuốc có khả năng hỗ trợ phòng trị bệnh 
đái tháo đường. Đã có hơn 400 loài cây cỏ được xác 
định là có tiềm năng giảm đường huyết trong máu. 
Một số có khả năng ức chế men thủy phân đường 
trong đường ruột, như lá ổi [2], lá chè xanh [1]. Thành 
phần polyphenols trong thực vật được xem là thành 
phần đóng vai trò quan trọng trong cơ chế kiểm soát 
hoạt động các men thủy phân đường trong đường ruột 
[2], [1]. Cùng với các nhà khoa học trên thế giới, các 
nhà khoa học Việt Nam cũng đã và đang nghiên cứu 
tìm ra các biện pháp nhằm hỗ trợ việc phòng trị bệnh 
đái tháo đường.  

Trong nghiên cứu sàng lọc trên 28 loại thực vật ăn 
được của Việt Nam, Tác giả Trương Tuyết Mai và 
cộng sự thấy hàm lượng polyphenols cao và hoạt tính 
về khả năng ức chế men alpha-glucosidase của lá 
vối, lá ổi, lá sen [7]. Tác giả Trương Tuyết Mai và 
cộng sự cũng đã tìm thấy hàm lượng polyphenol cao 
trong lá vối có tác dụng ức chế men alpha-
glucosidase, hạn chế tăng đường huyết sau ăn trên 
chuột [8]. Tác giả Deguchi và cộng sự cũng đã chứng 
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minh thành phần chiết tách chủ yếu của lá vối là 
polyphenol và dung dịch chiết tách từ lá ổi đã được 
chứng minh có tác dụng giảm đường huyết sau ăn và 
kiểm soát đường huyết lâu dài [2]. Tác giả Huang CF 
và tác giả Zhou đã nghiên cứu và chứng minh cho 
thấy tác dụng giảm đường huyết của lá sen liên quan 
đến thành phần flavonoid có trong lá sen [3]. Lá vối, 
lá ổi và lá sen là các nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam, 
thành phần polyphenol của các nguyên liệu lá vối, lá 
ổi, lá sen là khác nhau, mỗi thành phần có khả năng 
hoạt tính sinh học cũng khác nhau. Do đó, một sản 
phẩm được kết hợp từ các nguyên liệu này, với các 
hỗn hợp hoạt tính cao sẽ có hiệu quả cao trong việc 
hỗ trợ phòng và điều trị bệnh đái tháo đường. Chúng 
tôi đã tiến hành các nghiên cứu chiết tách hỗn hợp 
polyphenols từ 3 nguyên liệu lá vối, lá ổi, lá sen, đồng 
thời đã xây dựng công thức và nghiên cứu qui trình 
sản xuất và thử nghiệm tạo sản phẩm VOSCAP [4]. 
Sản phẩm VOSCAP được chứng minh có khả năng 
kiểm soát đường huyết trên chuột đái tháo đường [5]. 
Nhằm đưa ra các bằng chứng khoa học cụ thể của 
VOSCAP đối với việc hỗ trợ phòng và điều trị bệnh 
đái tháo đường, chúng tôi tiến hành thử nghiệm đánh 
giá khả năng hạn chế tăng đường huyết sau ăn của 
VOSCAP trên người khỏe mạnh tại Hà Nội. Các kết 
quả nghiên cứu này là một phần trong kết quả nghiên 
cứu đề tài cấp nhà nước-dạng nghị định thư về qui 
trình sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ phòng và 
điều trị bệnh đái tháo đường từ nguyên liệu Việt Nam. 

Mục tiêu nghiên cứu 
Xác định khả năng kiểm soát đường huyết sau ăn 

của sản phẩm VOSCAP trên người khỏe mạnh. 
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Thiết kế nghiên cứu: 
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tự đối chứng. áp 

dụng cỡ mẫu n=30 người của tác giả Trương Tuyết 
Mai và cộng sự [6], về thử nghiệm khả năng hạn chế 
tăng đường huyết sau ăn của trà nụ vối, để phòng bỏ 
cuộc, chúng tôi lấy cỡ mẫu cho thử nghiệm này gấp 
1,5 lần n=45. Như vậy, số đối tượng cho thử nghiệm 
ban đầu là 45 người.  

Tiêu chuẩn chọn lựa: Người khỏe mạnh có đường 
huyết lúc đói trung bình từ ≥ 4 đến < 5,6 mmol/L. Tuổi từ 
20-35, có BMI từ 18,5 đến 25. Lập danh sách và sàng 
lọc đối tượng tại một số trường đại học: chọn đủ 45 đối 
tượng đạt tiêu chuẩn và mời tham gia thử nghiệm sau 
khi đối tượng đã đồng ý ký cam kết tham gia. 

2. Phương pháp tiến hành: 
a. Chuẩn bị trà viên nang mềm VOSCAP: 
VOSCAP là viên được đóng dạng nang mềm, có 

hàm lượng là 850 mg. Công thức của VOSCAP với 
thành phần chủ yếu là thảo dược được chiết xuất từ lá 
vối, ổi, sen theo tỷ lệ thích hợp, hàm lượng bột chiết 
xuất là 400 mg. VOSCAP được kiểm tra chất lượng về 
các chỉ tiêu vi sinh, nấm mốc, các chỉ tiêu chất lượng 
(polyphenol, flavonoid), các chỉ tiêu dinh dưỡng khác. 
VOSCAP được sản xuất trên dây chuyền công nghệ 
GMP của công ty cổ phần TRAPHACO. 

b. Chuẩn bị bữa ăn thử nghiệm cho 1 bệnh 
nhân 

Chuẩn bị bữa ăn thử nghiệm với tổng kcalo là 250 
kcal: Bao gồm: 01 bát cháo tương đương với 52 gram 
gạo tẻ (160 kcal) và 01 thìa thịt nạc rim băm nhỏ 
tương đương với 35 gram thịt + 4 gram mỡ + 1 gram 
bột canh (90 kcal). 

Các bước tiến hành: 
Tiến hành trong 2 ngày khác nhau: ngày thứ nhất 

đối tượng chỉ uống 50 ml nước trắng và ăn bữa ăn 
theo tính toán, ngày thứ 2, cũng trên đối tượng này 
nhưng uống 50 ml nước trắng với 04viên VOSCAP và 
ăn bữa ăn giống như ngày thứ 1. Ngày thứ hai cách 
ngày thứ nhất là 7 ngày. 

Các đối tượng tham gia để nhịn ăn qua đêm ít 
nhất 8 giờ, đến phòng thử nghiệm của Viện Dinh 
dưỡng vào buối sáng. Lấy máu lúc đói, sau đó được 
uống nước hoặc uống viên VOSCAP và ăn 1 bữa ăn 
trong 10 phút. Dùng phương pháp lấy máu đầu ngón 
tay sau 15, 30, 60, 90 và 120 phút sau ăn để kiểm tra 
đường huyết trên máy Accu-check (Nhật Bản), trong 
đó có 20% số mẫu được kiểm tra đúp ngẫu nhiên, sử 
dụng trên 1 máy để kiểm tra tại cùng 1 thời điểm lấy 
máu. 

Ngoài ra, các đối tượng được phỏng vấn bằng bộ 
câu hỏi thiết kế sẵn nhằm thu thập các thông tin 
chung, các thông tin liên quan đến thói quen sinh 
hoạt, tình trạng sức khoẻ hiện tại. Các đối tượng cũng 
đuợc đo chỉ số nhân trắc để đánh giá chỉ số khối cơ 
thể (BMI). 

3. Phân tích và xử lý số liệu 
Phân tích số liệu theo chương trình SPSS 16.0. Sử 

dụng t-test kiểm tra sự khác biệt 2 giá trị trung bình, 
có ý nghĩa thống kê với p<0,05.  

KẾT QUẢ 
1. Đặc điểm chung của đối tượng tham gia 

nghiên cứu  
Bảng 1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên 

cứu  
 

Chỉ số 
Tổng cộng (n=45) 
Trung bình SD 

Tuổi 22,1 2,9 
Giới 15 nam/30 nữ  

Huyết áp tâm thu (mm Hg) 100,6 9,3 
Huyết áp tâm trương (mm Hg) 62,4 6,0 

Nồng độ glucose máu lúc đói (mmol/L) 5,25 0,42 
Chỉ số BMI 20,1 2,5 

 
Tổng số đối tượng đủ điều kiện tham gia nghiên 

cứu là 45 đối tượng khỏe mạnh với tuổi trung bình của 
các đối tượng 22,1 và chỉ số BMI trung bình 20,1. Các 
đối tượng trước khi tham gia thử nghiệm có tình trạng 
sức khỏe ổn định, huyết áp không cao. Các đối tượng 
này có nồng độ glucose máu lúc đói trung bình là 
5,25 mmol/L.  

2. Hiệu quả hạn chế tăng glucose máu sau ăn  
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Bảng 2. Nồng độ đường huyết tại các các thời 
điểm và giá trị diện tích dưới đường cong sau 2 ngày 
uống và không uống VOSCAP 

 
 Thời gian Ngày chứng 

(n=45; 
TB ± SD) 

Ngày uống 
VOSCAP 
(n=45; 
TB ± SD) 

p (t-test) 

Glucose 
máu 

(mmol/L) 

Ban đầu  5,30 ± 0,49 5,21 ± 0,34 0,25 
Sau 15 phút 8,12 ± 1,07 6,67 ± 0,90 0,001 
Sau 30 phút 8,92 ± 1,04 8,30 ± 0,92 0,01 
Sau 60 phút 7,12 ± 1,13 7,13 ± 0,92 0,96 
Sau 90 phút 5,83 ± 0,71 5,84 ± 0,68 0,95 
Sau 120 phút 5,11 ± 0,49 5,24 ± 0,63 0,29 

IAUC  0-120 phút 214,2±105,7 168,4 ± 94,2 <0,05 
 
Bảng 2 cho thấy, tại thời điểm ban đầu (trước khi 

cho đối tượng khỏe mạnh uống và ăn) nồng độ đường 
huyết lúc đói của 45 người khỏe mạnh tham gia vào 
thử nghiệm 1 là 5,30 và 5,21 mmol/L, không có sự 
khác biệt về nồng độ này giữa ngày chứng và ngày 
uống VOSCAP. Tại ngày chứng, sau khi uống nước 
và sử dụng bữa ăn, nồng độ đường huyết tăng nhanh 
một cách đáng kể sau 15, 30 và 60 phút, tăng cao 
nhất vào thời điểm 30 phút (8,92 mmol/L), và sau 90 
nồng độ đường huyết hạ dần (5,83 mmol/L), và sau 
120 phút nồng độ đường huyết hạ xuống về gần như 
ban đầu (5,11 mmol/L). Đối với ngày uống VOSCAP, 
sau khi uống VOSCAP và sử dụng bữa ăn, nồng độ 
đường huyết cũng đã tăng dần, nhưng thấp hơn so 
với ngày chứng trong suốt 90 phút, và thấp hơn một 
cách có ý nghĩa thống kê so với ngày chứng tại thời 
điểm sau 15 phút (6,67 so với 8,12 mmol/L, p<0,001), 
và tại thời điểm sau 30 phút (8,30 so với 8,92; 
p<0,01) (bảng 2). Khi tính giá trị diện tích dưới đường 
cong tăng đường huyết (IAUC), giá trị này có thấp 
hơn có ý nghĩa thống kê ở ngày uống VOSCAP so với 
ngày không uống VOSCAP (168,4 so với 214,2, 
p<0,05) (bảng 2).  

Bảng 3. Mức độ tăng về nồng độ đường huyết 
(mmol/L) của người khỏe mạnh sau 15, 30, 60, 90 và 
120 phút tại 2 ngày uống và không uống VOSCAP 

 

Thời gian 

Mức độ thay đổi nồng độ 
đường huyết (mmol/L) 

p 
(t-test) Ngày chứng 

(n=45; 
TB ± SD) 

Ngày uống 
VOSCAP 
(n=45; 
TB ± SD) 

Sau 15 phút - Ban đầu 
(T15-T0) 

2,82 ± 1,09 2,47 ± 0,87 0,10 

Sau 30 phút - Ban đầu 
(T30-T0) 

3,62 ± 1,12 3,09 ± 0,85 0,01 

Sau 60 phút - Ban đầu 
(T60-T0) 

1,82 ± 1,29 1,92 ± 0,92 0,67 

Sau 90 phút - Ban đầu 
(T90-T0) 

0,53 ± 0,96 0,63 ± 0,69 0,58 

Sau 120 phút - Ban đầu 
(T120-T0) 

-0,19 ± 0,65 0,04 ± 0,57 0,10 

 
Hình 1. Sự tăng đường huyết của người khỏe mạnh so với đường 

huyết ban đầu (mmol/L) sau khi sử dụng VOSCAP 

 
Khi tính toán giá trị tăng đường huyết sau 15, 30, 

60, 90 va 120 phút so với đường huyết lúc đói (đường 
huyết ban đầu) cho thấy sự tăng đường huyết sau ăn 
của ngày uống VOSCAP thấp hơn một cách đáng kể 
so với ngày không uống VOSCAP (bảng 3, và hình 1).  

Bảng 3 cho thấy, trên nhóm người khỏe mạnh, tại 
thời điểm 30 phút sau ăn, ngày uống VOSCAP đường 
huyết chỉ tăng thêm 3,09 mmol/L, trong khi đó ngày 
chứng tăng lên 3,62 mmol/L, sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê với p<0,05. Đối với thời điểm sau 15 phút 
(T15-T0), ngày uống VOSCAP chỉ tăng thêm 2,47 
mmol/L, trong khi đó ngày chứng tăng lên 2,82 
mmol/L (p=0,11).  

BÀN LUẬN 
Kết quả thử nghiệm xác định khả năng hạn chế 

tăng đường huyết sau ăn của VOSCAP đã cho thấy, 
trên cùng 45 người khỏe mạnh, nồng độ đường huyết 
của ngày uống VOSCAP đã không tăng nhiều hơn so 
với ngày không uống VOSCAP. Sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê tại thời điểm sau ăn 15 phút và 30 phút, 
khi so sánh cũng thời điểm giữa ngày uống VOSCAP 
và ngày chứng (bảng 2 và 3). Tại thời điểm sau ăn 60 
và 90 phút, mặc dù nồng độ đường huyết của ngày 
uống VOSCAP cũng đã thấp hơn so với ngày không 
uống, nhưng sự khác biệt có ý nghĩa thống kê lại không 
tìm thấy ở các thời điểm này. Như vậy, chỉ sau 15 phút 
và sau 30 phút sau ăn khả năng hạn chế tăng đường 
huyết được thể hiện rõ nhất. Dựa chỉ số diện tích dưới 
đường cong, ngày uống VOSCAP đã có trị số thấp hơn 
rõ rệt so với ngày chứng. 

Trong nghiên cứu trên chuột đái tháo đường, tác 
giả Mai TT cùng cộng sự đã chỉ ra hiệu quả kiểm soát 
đường huyết của VOSCAP trên chuột đái tháo đường 
là 400 mg bột chiết tách từ lá vối lá ổi, lá sen [5]. 
Theo nghiên cứu của Deguchi và cộng sự [2], lá ổi có 
khả năng ức chế hoạt động men tiêu hóa đường như 
alpha-glucosidase. Lá ổi cũng đã được thử nghiệm 
trên chuột với liều lượng là 500 mg bột khô/kg trọng 
thể cũng đã chỉ ra hiệu quả hạn chế tăng đường 
huyết sau ăn trên chuột đái tháo đường. 

Đối với nghiên cứu này, một lần nữa cho thấy 
VOSCAP có hiệu quả hạn chế tăng đường huyết sau 
ăn trên 88,8% đối tượng tham gia thử nghiệm, thấy rõ 
40 trên 45 bệnh nhân tham gia đạt hiệu quả hạn chế 
tăng đường huyết (không trình bày số liệu). Trong 
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nghiên cứu này, sử dụng lượng VOSCAP là 4 viên, 
tương đương với lượng bột chiết tách từ lá vối, lá ổi, lá 
sen là 1,8 gram cho một lần uống.  

Cơ chế hạn chế tăng đường huyết sau ăn của lá 
vối, lá ổi, lá sen cũng đã được sáng tỏ một phần trong 
nghiên cứu trước của tác giả Mai TT và cộng sự [7]. 
Trên ống nghiệm lá vối, lá ổi, lá sen chỉ ra có khả 
năng ức chế tạm thời hoạt động của men alpha-
glucosidase, một men thủy phân đường trong ruột, từ 
làm hạn chế giải phóng lượng glucose [4]. Cơ chế tác 
dụng có thể nói tương tự theo cơ chế của nhóm thuốc 
ức chế men alpha-glucosidase, như Acarbose. Bên 
cạnh đó, tác giả cũng chỉ ra nhóm hoạt chất có trong 
nụ vối là hàm lượng polyphenol và flavonoid rất cao, 
có tỷ lệ thuận với tác dụng ức chế men alpha-
glucosidase. 

KẾT LUẬN 
Các kết quả nghiên cứu đã cho thấy VOSCAP có 

khả năng hạn chế tăng đường huyết sau ăn trên 
người khỏe mạnh. Sản phẩm VOSCAP chiết xuất từ 
lá vối, lá ổi, lá sen có thể được xem là sản phẩm tiềm 
năng trong việc hỗ trợ phòng trị bệnh đái tháo đường. 
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SỬ DỤNG DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN GIỚI TÍNH KHI SINH TẠI NÔNG THÔN VIỆT NAM: 

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH 
 

Nguyễn Thị Bích Huệ,  
Nguyễn Thị Thúy Hạnh, Đỗ Thị Hạnh Trang 

tóm tắt 
Nghiên cứu định tính được thực hiện nhằm tìm 

hiểu việc sử dụng công nghệ lựa chọn giới tính khi 
sinh tại Tiên Du, tinh Bắc Ninh. Kết quả cho thấy các 
cặp vợ chồng cố gắng tác động đến giới tính con cái 
ngay từ trước khi thụ thai bằng nhiều phương pháp 
dân gian và khoa học như cầu khấn hoặc chế độ ăn 
uống. Siêu âm và chọc ối là những biện pháp xác 
định giới tính thai nhi và là công cụ đắc lực cho quyết 
định phá thai. Các đối tượng trong nghiên cứu có thừa 
nhận l đã dùng thuốc hay bất kỳ biện pháp khoa học 
kỹ thuật phổ biến hiện nay như siêu âm, soi trứng để 
có con trai.Mặt khác, khi có điều kiện kinh tế, người 
dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ lựa chọn giới tính. Để 

hạn chế hành vi lựa chọn giới tính thai nhi trước sinh, 
bên cạnh công tác truyền thông cần tăng cường công 
tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm minh các hành 
vi lựa chọn giới tính thai nhi 

Từ khóa: lựa chọn giới tính, tỷ số giới tính khi sinh 
summary 
A qualitative study was conducted to explore how 

sex selection services are utilized in Tien Du district, 
Bac Ninh province. Results indicated that couples 
tried to manipulate the sex of their children even 
before conception by many traditional methods such 
as timing conception, modern technology method, 
worshiping or diet. Ultrasound and 


